
 

Quan hệ giữa lực lượng sản xuất  
và quan hệ sản xuất ở nước ta  

trong thời kỳ Đổi mới     

Trần Văn Rón(*) 

Tóm tắt: Trong 30 năm Đổi mới, nước ta có nhiều bước chuyển quan trọng trong 
nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản 
xuất (QHSX). Nhưng có hai bước chuyển lớn và rất căn bản, quyết định các bước 
chuyển khác. Bước chuyển thứ nhất là khi bước vào Đổi mới, xác lập lại quan điểm 
về quan hệ giữa sở hữu và sự phát triển của các LLSX. Bước chuyển thứ hai là chủ 
trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 30 năm Đổi mới có thể 
xem là 30 năm xử lý thành công vấn đề sở hữu nói riêng và vận dụng quy luật 
QHSX - LLSX nói chung của nước ta.  

Tuy vậy, hiện nay cần lưu ý xem xét, làm rõ một số vấn đề sau đây: 1. Vai trò chủ 
đạo của kinh tế nhà nước; 2. Xác định kinh tế tập thể đóng vai trò nền tảng của nền 
kinh tế; 3. Xây dựng thể chế kinh tế với tính cách là một phương diện biểu hiện chế 
độ sở hữu; 4. Công tác quy hoạch phát triển các LLSX. 

Từ khoá: Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất, Thời kỳ Đổi mới, Kinh tế thị 
trường, Cương lĩnh 

I. Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX 
hay còn được gọi là quy luật QHSX phù 
hợp với trình độ phát triển của LLSX là 
một trong số các vấn đề rất căn bản của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử nói riêng và 
của triết học Marx-Lenin nói chung, là 
một nội dung đặc biệt của lý luận về 
hình thái kinh tế - xã hội. Đây cũng là 
một trong những vấn đề rất phức tạp 
của triết học,(*)đặc biệt khi nghiên cứu 
và ứng dụng vào điều kiện lịch sử cụ thể 
của Việt Nam trong các giai đoạn trước 

                                                
(*) Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

đây, khi xác định tiến lên CNXH, bỏ 
qua giai đoạn phát triển TBCN. Ngay cả 
hiện nay, với chủ trương xây dựng một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh,  
dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, thì vấn đề về quan hệ giữa 
LLSX và QHSX vẫn là một trong những 
vấn đề lý luận và thực tiễn rất căn bản, 
là điểm then chốt của lý luận và thực 
tiễn hiện nay. 

1. Trong 30 năm Đổi mới ở nước ta 
vừa qua, có nhiều bước chuyển quan 
trọng trong nhận thức và vận dụng mối 
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quan hệ giữa LLSX và QHSX. Nhưng có 
hai bước chuyển lớn và rất căn bản, 
quyết định các bước chuyển khác. 

Bước chuyển thứ nhất là khi bước 
vào Đổi mới, chúng ta đã xác định lại 
quan hệ giữa sở hữu và sự phát triển 
của LLSX. Với quan niệm mỗi hình thái 
kinh tế xã hội được đặc trưng bởi một 
chế độ sở hữu xác định, trước Đổi mới 
trong cả thời kỳ dài, nước ta cũng như 
các nước trong hệ thống XHCN đã thiết 
lập chế độ sở hữu công cộng dưới hai 
hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thể. Sở hữu công cộng là mục tiêu 
của nền kinh tế, là thước đo sự phát 
triển. Đây là một trong những nguyên 
nhân của sự trì trệ, suy thoái, khủng 
hoảng rồi sụp đổ của hệ thống XHCN.  

Quan niệm này cũng cho rằng, 
QHSX lạc hậu luôn kìm hãm sự phát 
triển của các LLSX. Nó có thể và cần 
phải được phát triển vượt trước để mở 
đường cho LLSX phát triển; nó càng 
vượt trước, càng tiên tiến thì càng có tác 
dụng mở đường và thúc đẩy các LLSX 
phát triển. Trong thực tế, mở đường và 
tiên tiến lại được hiểu là quy mô sở hữu 
càng lớn thì càng tiên tiến, càng có tác 
dụng mở đường, thúc đẩy kinh tế và xã 
hội phát triển. Xác lập chế độ công hữu 
với các nhà máy và hợp tác xã quy mô 
càng lớn, thì chế độ xã hội càng được 
xem là ưu việt.  

Trong bối cảnh khủng hoảng của 
CNXH lúc bấy giờ, bước chuyển thứ 
nhất trong lý luận về quan hệ giữa sở 
hữu và sự phát triển của các LLSX đã 
diễn ra. Vai trò của sở hữu đã được nhìn 
nhận lại; sở hữu không còn được xem 
như là mục tiêu mà chỉ là công cụ để 
phát triển cho thích hợp với từng giai 
đoạn phát triển. QHSX không chỉ kìm 
hãm các LLSX phát triển khi nó lạc hậu 

hơn trình độ của LLSX mà còn kìm hãm 
cả khi nó vượt trước quá xa. Vấn đề là ở 
từng giai đoạn phát triển phải xác lập 
và hoàn thiện QHSX cho phù hợp với 
trình độ của LLSX. Bước đột phá này 
diễn ra từ Đại hội Đảng VI (1986) và là 
một trong những điểm đổi mới đầu tiên 
trong đổi mới tư duy lý luận ở nước ta. 

Bước chuyển thứ hai là chủ trương 
xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. Đột phá này xuất hiện 
như một quá trình chuyển đổi nhận 
thức liên tục từ khi có đột phá thứ nhất. 
Đột phá thứ nhất mang tính lý luận 
chung, nền tảng, bao quát, có tính 
phương pháp luận. Đột phá thứ hai 
cũng mang tính lý luận nền tảng, 
nhưng tính chất ứng dụng, cụ thể và 
thực tiễn nhiều hơn. Nó tạo chuyển 
động thực sự hơn trong đời sống kinh tế 
so với đột phá thứ nhất.  

Bước đột phá thứ hai diễn ra như 
một quá trình đi từ chủ trương phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo định hướng XHCN. Trong đó 
kinh tế nhà nước mà thực chất là kinh 
tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, kinh 
tế tập thể không ngừng được củng cố và 
mở rộng; kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập thể ngày càng trở thành nền tảng 
của nền kinh tế quốc dân; kinh tế cá thể 
có phạm vi tương đối rộng, từng bước đi 
vào làm ăn theo con đường hợp tác trên 
nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có 
lợi; kinh tế tư bản tư nhân được kinh 
doanh trong những ngành có lợi cho 
quốc kế dân sinh do pháp luật quy định; 
phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới 
nhiều hình thức; kinh tế gia đình được 
khuyến khích phát triển mạnh. 

2. Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 
1991 khẳng định rằng, xã hội XHCN mà 
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nhân dân ta xây dựng là một xã hội với 
6 đặc trưng, trong đó có một đặc trưng 
cụ thể và trực tiếp nói về QHSX và 
LLSX: “Có một nền kinh tế phát triển 
cao dựa trên LLSX hiện đại và chế độ 
công hữu về các tư liệu sản xuất chủ 
yếu”. Để có được nền kinh tế đó thì phải 
nắm vững một trong các phương hướng 
cơ bản: “phù hợp với sự phát triển của 
LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN 
từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình 
thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần theo định 
hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước” 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2007, 
tr.134,135). 

Đại hội VIII (1996) đã xác định 5 
thành phần kinh tế tồn tại ở nước ta, 
bao gồm: kinh tế nhà nước, kinh tế hợp 
tác, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế cá 
thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. 
Đại hội IX (2001) bổ sung thêm một 
thành phần kinh tế là kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài. 

Các Đại hội VIII, IX, X cũng đã đổi 
mới, phát triển và hoàn thiện các luận 
điểm về thái độ, chính sách đối với các 
thành phần kinh tế khác nhau: Các 
thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp 
thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, bình đẳng 
trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, 
cùng hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo 
hình thức sở hữu. Phát huy sức mạnh 
của tất cả các thành phần kinh tế, đa 
dạng hoá hình thức sở hữu và quy mô 
để phát triển công nghiệp và xây dựng 
với cơ cấu ngành nghề phù hợp với 
nguồn lực, lợi thế và thị trường ở các 
vùng, các địa phương... Trong đó kinh tế 

nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo và 
quyết định trong việc giữ vững định 
hướng XHCN, đảm bảo ổn định và phát 
triển cho đất nước.  

Cương lĩnh 1991, sửa đổi, bổ sung 
năm 2011 tiếp tục khẳng định: Phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN với nhiều hình thức sở hữu, 
nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ 
chức kinh doanh và hình thức phân 
phối. Các thành phần kinh tế hoạt động 
theo pháp luật đều là bộ phận hợp 
thành quan trọng của nền kinh tế, bình 
đẳng trước pháp luật, cùng phát triển 
lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành 
mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được 
củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước 
cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tảng vững chắc của nền kinh 
tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một 
trong những động lực của nền kinh tế. 
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được 
khuyến khích phát triển. Các hình thức 
sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau 
hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng 
ngày càng phát triển. Các yếu tố thị 
trường được tạo lập đồng bộ, các loại thị 
trường từng bước được xây dựng, phát 
triển, vừa tuân theo quy luật của kinh 
tế thị trường, vừa bảo đảm tính định 
hướng XHCN. Phân định rõ quyền của 
người sở hữu, quyền của người sử dụng 
tư liệu sản xuất và quyền quản lý của 
Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, bảo 
đảm mọi tư liệu sản xuất đều có người 
làm chủ, mọi đơn vị kinh tế đều tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh 
doanh của mình (Xem: Đảng Cộng sản 
Việt Nam, 2011). 

Đại hội VIII cũng đã khẳng định 
thêm nội dung Cương lĩnh 1991 theo 
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hướng đổi mới quan niệm về quan hệ 
giữa LLSX và QHSX: Giải phóng sức 
sản xuất, động viên tối đa mọi nguồn 
lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội, 
khuyến khích các thành phần kinh tế và 
các hình thức tổ chức kinh doanh (Xem: 
Đảng Cộng sản Việt Nam, 1996). Đại 
hội IX làm rõ tiêu chí đánh giá hiệu quả 
của việc xây dựng và hoàn thiện QHSX 
là thúc đẩy LLSX phát triển, cải thiện 
được đời sống nhân dân và thực hiện 
công bằng xã hội. Đây là luận điểm 
quan trọng và có ý nghĩa trong thực 
tiễn, nó chỉ ra không chỉ tiêu chí đánh 
giá việc xây dựng, hoàn thiện QHSX, 
mà quan trọng hơn nó cung cấp cả tiêu 
chí để đánh giá sự phù hợp của QHSX 
được xây dựng và hoàn thiện với trình 
độ LLSX. Tiêu chí này là bước phát 
triển của hai bước chuyển đột phá nói 
trên, khiến cho lý luận về CNXH thêm 
sáng rõ.  

3. Một phương diện khác trong nội 
dung của quan hệ giữa LLSX và QHSX 
là vấn đề phân phối, như một trong các 
yếu tố căn bản của QHSX. Cương lĩnh 
1991 đã thể hiện rõ bước tiến nhận thức 
dài từ Đại hội VI về vấn đề này: Thực 
hiện nhiều hình thức phân phối, lấy 
phân phối theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế là chủ yếu. Khuyến khích 
việc tăng thu nhập và làm giàu dựa vào 
kết quả lao động. Có chính sách bảo trợ 
và điều tiết hợp lý thu nhập giữa các bộ 
phận dân cư, các ngành và các vùng. 
Cải cách căn bản chế độ tiền lương 
trong khu vực nhà nước theo nguyên tắc 
phân phối theo lao động (Xem: Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 1991). 

Công bằng xã hội không chỉ được 
thực hiện trong phân phối kết quả sản 

xuất mà còn được thực hiện cả trong 
phân phối tư liệu sản xuất, tạo điều kiện 
để mọi người phát huy tối đa năng lực. 
Đây là luận điểm tiếp tục của tư tưởng 
giải phóng sức sản xuất được nêu trong 
Cương lĩnh 1991. Chúng ta cũng chủ 
trương khuyến khích làm giàu hợp pháp; 
chăm lo xóa đói giảm nghèo, thu hẹp 
khoảng cách về trình độ phát triển và 
mức sống giữa các vùng, giữa các dân 
tộc, giữa các tầng lớp dân cư; chăm lo đời 
sống nhân dân các vùng căn cứ cách 
mạng trước đây, các gia đình chính sách.  

Tư tưởng chung trong vấn đề phân 
phối ở các Đại hội VIII, IX, X là thừa 
nhận sự tồn tại các hình thức thuê lao 
động, thừa nhận các hình thức khác 
nhau của chế độ sở hữu (QHSX), nhưng 
không biến các quan hệ sở hữu tư nhân 
trở thành quan hệ thống trị trong xã hội 
Việt Nam. Nguyên tắc phân phối nhất 
quán của Đảng ta là: chủ yếu dựa vào 
kết quả lao động và hiệu quả kinh tế; 
dựa vào mức độ đóng góp các nguồn lực 
khác nhau; bên cạnh đó phân phối cũng 
được thực hiện thông qua hệ thống phúc 
lợi xã hội, đồng thời phải mở rộng hệ 
thống an sinh xã hội.  

Những quan điểm về phân phối như 
vậy là rất đầy đủ, toàn diện, nhất quán 
với tư tưởng về sự phù hợp của QHSX 
với trình độ của các LLSX; phù hợp với 
sự tồn tại các hình thức sở hữu ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay, tương ứng với 
trình độ các LLSX hiện có. 

4. Xuất phát từ nền sản xuất nhỏ, 
lại trải qua chiến tranh lâu dài, các 
LLSX của nước ta có trình độ phát triển 
không đồng đều giữa các vùng, miền, so 
với khu vực, thế giới và yêu cầu phát 
triển, hội nhập là rất thấp. Do vậy, 
không chỉ chú trọng xây dựng, hoàn 
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thiện các QHSX, phân phối mà việc 
nhận thức, triển khai việc phát triển các 
LLSX và tổ chức, quản lý sản xuất cũng 
quan trọng không kém. Nếu hoàn thiện 
QHSX trong 30 năm Đổi mới chủ yếu có 
tác dụng tận dụng được các LLSX đã có 
và tạo địa bàn cho chúng phát triển, thì 
việc chủ động phát triển các LLSX lại 
trực tiếp tạo nên diện mạo nền sản xuất 
hiện đại của đất nước.  

Cương lĩnh 1991 nêu các tư tưởng 
rất căn bản, phù hợp thực tế, có tính 
khách quan, khoa học nhằm thúc đẩy sự 
phát triển các LLSX nước ta, tuân thủ 
quy luật QHSX - LLSX trong điều kiện 
cụ thể của đất nước. Những tư tưởng về 
phát triển các LLSX ở nước ta trong 30 
năm qua là nhất quán và có sự thay đổi 
phù hợp với thực tiễn. Nhiệm vụ trung 
tâm là phát triển các LLSX, tiến hành 
công nghiệp hóa theo hướng hiện đại 
trên cơ sở phát triển nông nghiệp toàn 
diện, từng bước xây dựng cơ sở vật chất 
- kỹ thuật của CNXH, không ngừng 
nâng cao năng suất lao động để hình 
thành nền kinh tế công nghiệp với cơ 
cấu công - nông nghiệp và dịch vụ hợp 
lý. Nền kinh tế ấy gắn liền với phân 
công và hợp tác quốc tế ngày càng sâu 
rộng. Xây dựng các ngành công nghiệp 
nặng bằng những bước đi thích hợp, 
trong đó ưu tiên các ngành trực tiếp 
phục vụ nông nghiệp. Xây dựng các 
trung tâm kinh tế vùng và thực hiện 
liên kết kinh tế giữa các vùng, các địa 
phương, liên kết công nghiệp với nông 
nghiệp, thành thị với nông thôn, phát 
triển giao lưu hàng hóa. Để thực hiện 
các quan điểm như vậy, Cương lĩnh 
1991 nhấn mạnh vai trò then chốt của 
khoa học và công nghệ trong phát triển 
LLSX, gắn giáo dục và đào tạo với phát 

triển khoa học, kỹ thuật, với phát triển 
kinh tế, xây dựng nền văn hóa mới và 
con người mới. Những tư tưởng này là 
rất đúng đắn, có tác dụng vừa thay đổi 
những nhận thức sai lệch trong xã hội, 
vừa thống nhất tư tưởng và định hướng 
đúng đắn hoạt động của các chủ thể 
trong xã hội để phát triển các LLSX. 

Từ sau Đại hội VII (1991), các Văn 
kiện Đại hội Đảng cũng đã khẳng định 
thêm các tư tưởng của Cương lĩnh 1991 
về phát triển LLSX. Giai đoạn trước Đại 
hội VIII là giai đoạn chuẩn bị tiền đề để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; giai đoạn từ sau Đại hội VIII là giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa để đến năm 2020 về cơ bản nước 
ta trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Để thực hiện được 
nhiệm vụ đó thì phải xem công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự 
nghiệp chung của toàn dân. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta vừa 
có những bước tuần tự, vừa có những 
bước nhảy vọt, và theo mô hình kinh tế 
mở, gắn với phát triển kinh tế tri thức, 
hội nhập quốc tế và kinh tế thị trường, 
tranh thủ cơ hội để rút ngắn quá trình 
thực hiện. Các Đại hội IX, X đã nêu tư 
tưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp 
lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ, 
trong nội bộ ngành;...… 

Kế thừa những tư tưởng đúng đắn 
ấy, Cương lĩnh 2011 đã có những điều 
chỉnh nhất định phù hợp với giai đoạn 
phát triển mới về sự phát triển các 
LLSX, xây dựng và hoàn thiện QHSX. 
Đại hội XI (2011) tiếp tục khẳng định xã 
hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là 
một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân 
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chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân 
làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao 
dựa trên LLSX hiện đại và QHSX tiến 
bộ phù hợp; nhất thiết phải trải qua một 
thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước 
phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh 
tế, xã hội đan xen. Chúng ta đã từng 
bước xây dựng được những cơ sở vật 
chất - kỹ thuật rất quan trọng; cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ hiện 
đại, sự hình thành và phát triển kinh tế 
tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá 
và hội nhập quốc tế là một thời cơ để 
phát triển. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, 
toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức 
phấn đấu xây dựng nước ta trở thành 
một nước công nghiệp hiện đại, theo 
định hướng XHCN. Để thực hiện thành 
công các mục tiêu trên phải thực hiện 
tốt 8 phương hướng cơ bản, trong đó có: 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước gắn với phát triển kinh tế tri 
thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; 
phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. Phải đặc biệt chú trọng 
nắm vững và giải quyết tốt các mối 
quan hệ lớn, trong đó có: quan hệ giữa 
kinh tế thị trường và định hướng 
XHCN, và quan hệ giữa phát triển 
LLSX với xây dựng, hoàn thiện từng 
bước QHSX XHCN (Xem: Đảng Cộng 
sản Việt Nam, 2011). 

Tư tưởng về nền kinh tế phát triển 
cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX 
tiến bộ phù hợp là sự tiếp tục nhất quán 
tư tưởng của các Đại hội trước. Việc xác 
định “QHSX tiến bộ phù hợp” là khoa 
học, sát hợp với thực tiễn nước ta. 
Chúng ta chưa thể kỳ vọng có được 
QHSX tiên tiến. Các LLSX ở nước ta 
đang có các trình độ rất khác nhau, từ 
rất lạc hậu đến tương đối hiện đại so với 

khu vực, và cũng không thể nhanh 
chóng có được các LLSX hiện đại, mà 
phải từng bước, thường xuyên, liên tục 
phát triển chúng. Đồng thời chúng ta 
cũng phải sử dụng đồng thời các trình 
độ LLSX khác nhau đó trong cả thời kỳ 
quá độ lâu dài. Do vậy, việc xác định 
“QHSX tiến bộ phù hợp” là rất xác đáng, 
có căn cứ và thích hợp với trình độ các 
LLSX đang thay đổi hiện nay. 

Cương lĩnh 2011 và Đại hội XI cũng 
tiếp tục khẳng định các nội dung phát 
triển LLSX của các Đại hội trước đây: 
Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm; thực hiện công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh 
tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi 
trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, 
hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn 
kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, 
dịch vụ. Coi trọng phát triển các ngành 
công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo 
có tính nền tảng và các ngành công 
nghiệp có lợi thế; phát triển nông, lâm, 
ngư nghiệp ngày càng đạt trình độ công 
nghệ cao, chất lượng cao gắn với công 
nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn 
mới. Bảo đảm phát triển hài hoà giữa 
các vùng, miền; thúc đẩy phát triển 
nhanh các vùng kinh tế trọng điểm, 
đồng thời tạo điều kiện phát triển các 
vùng có nhiều khó khăn. Xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ 
động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 
Coi trọng phát triển các ngành công 
nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo có 
tính nền tảng và các ngành công nghiệp 
có lợi thế (Xem: Đảng Cộng sản Việt 
Nam, 2011). Điều này là hoàn toàn phù 
hợp với thực tiễn nước ta sau một thời 
kỳ xây dựng và phát triển trong đó nông 
nghiệp đã được xem là mặt trận hàng 
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đầu, công nghiệp nhẹ đã được ưu tiên 
phát triển một giai đoạn dài. Đi lên từ 
sản xuất nhỏ, thiếu hẳn nền tảng công 
nghiệp nặng đủ sức trang bị mới công 
nghệ cho nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, bây giờ đã đến lúc chúng ta cần có 
nền công nghiệp nặng. Với khả năng có 
hạn, chúng ta không thể phát triển 
LLSX theo kiểu dàn đều. 

II. Nhìn chung, trên phương diện lý 
luận về mối quan hệ giữa LLSX và 
QHSX, các tư tưởng của Đảng ta từ khi 
Đổi mới đến nay, thể hiện qua các Văn 
kiện, Cương lĩnh 1991 và 2011, là 
những tư tưởng khoa học, đúng đắn, 
phản ánh đúng quy luật khách quan về 
sự phù hợp của QHSX với trình độ các 
LLSX. Chúng phù hợp với thực tế về 
trình độ phát triển của các LLSX lẫn 
thực trạng QHSX hiện có. Chúng cũng 
thích hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, 
lịch sử và tương quan phát triển của 
nước ta trong điều kiện quốc tế hiện 
nay. Chính nhờ vậy, chúng góp phần 
mang lại những thành công to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. ở 
giai đoạn hiện nay, theo chúng tôi, 
những tư tưởng, luận điểm ấy vẫn đúng 
đắn, vẫn là những tư tưởng cần được 
thống nhất chỉ đạo, định hướng cho hoạt 
động của các cấp ủy Đảng và chính 
quyền, các chủ thể xã hội khác nhau để 
thúc đẩy nền kinh tế và đời sống xã hội 
phát triển. 30 năm Đổi mới có thể xem 
là 30 năm xử lý thành công vấn đề sở 
hữu nói riêng và vận dụng quy luật 
QHSX - LLSX nói chung của chúng ta. 

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện 
nay, theo chúng tôi cần lưu ý một số vấn 
đề sau đây: 

Thứ nhất, nên cân nhắc và thảo 
luận nhiều hơn về vai trò chủ đạo của 

kinh tế nhà nước. Theo chúng tôi, chỉ 
cần xác định kinh tế nhà nước là nền 
tảng của nền kinh tế quốc dân là đầy 
đủ. Để tình trạng “kinh tế nhà nước là 
chủ đạo” như hiện nay có thể đem đến 
những hệ lụy xấu hơn. Về nguyên tắc, 
trong kinh tế thị trường các thành phần 
sở hữu đều bình đẳng thì không thể coi 
thành phần nào là “chủ đạo”. Khái niệm 
“chủ đạo” ở đây vừa không xác định, vừa 
mâu thuẫn với chính kinh tế thị trường 
mà chúng ta đang cần xây dựng.  

Thêm nữa, Nhà nước phải đảm 
nhận công quyền và một số dịch vụ, còn 
kinh tế nên tiếp tục chuyển vai trò cho 
các thành phần khác. Nói như vậy 
không có nghĩa là xóa bỏ kinh tế nhà 
nước, mà nên xác định lại quy mô, phạm 
vi, mức độ và vai trò của nó để tổ chức, 
quản lý và sử dụng tài sản, nguồn lực 
hiệu quả hơn. Nhà nước có thể dùng 
nhiều công cụ khác để điều tiết, định 
hướng nền kinh tế chứ không chỉ bằng 
doanh nghiệp nhà nước. Nên tách rõ 
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
quốc nội ngoài nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay 
doanh nghiệp nước ngoài, từ đó nên để 
cho hệ thống doanh nghiệp trở thành hệ 
thống động về kinh doanh, tự lựa chọn 
loại hình tổ chức kinh doanh, còn Nhà 
nước chỉ tạo lập hành lang hoạt động và 
điều tiết, định hướng bằng các công cụ 
thích hợp. Cần để doanh nghiệp nhà 
nước tự hoạt động thích hợp với các điều 
kiện của thị trường và trong khuôn khổ 
pháp luật. 

Thứ hai, việc xác định kinh tế tập 
thể đóng vai trò nền tảng của nền kinh 
tế cũng cần được xem xét kỹ trong điều 
kiện nước ta hiện nay. Bản thân nội 
hàm khái niệm này không xác định 



22  Thông tin Khoa học xã hội, số 5.2015 

chính xác bản chất của loại hình sở hữu. 
Không có sở hữu tập thể mà là sự liên 
kết của các sở hữu cá nhân, là sự hỗn 
hợp của nhiều chủ sở hữu khác nhau. 
Xu hướng phát triển của các hợp tác xã, 
của “sở hữu tập thể” hiện nay chắc chắn 
không phải là ngày càng “tập thể” hơn. 
Việc hợp tác trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh là tất yếu, nhưng điều đó 
bắt nguồn từ tính tất yếu kinh tế - kỹ 
thuật khác hẳn với các hình thức hợp 
tác xã hiện nay ở nước ta. Năng lực, khả 
năng, công nghệ, quy mô và trình độ 
quản lý chưa đủ cạnh tranh với các hộ 
sản xuất cá thể. ở nông thôn, các hợp 
tác xã thường chỉ đảm bảo cung cấp một 
số dịch vụ, chỉ đủ khả năng tồn tại mà 
không thấy tương lai phát triển,v.v... 
nên khó có thể trở thành nền tảng của 
nền kinh tế quốc gia.  

Thứ ba, cần quán triệt hơn các quan 
điểm, tư tưởng của Cương lĩnh và các 
Đại hội gần đây, cụ thể hóa chúng để 
xây dựng thể chế kinh tế với tính cách 
là một bộ phận, một phương diện biểu 
hiện chế độ sở hữu và thể hiện sự phù 
hợp của QHSX với trình độ LLSX. Thực 
trạng thể chế của chúng ta hiện nay vừa 
có tính chất kinh tế thị trường, vừa có 
tính chất kế hoạch hóa tập trung, quan 
liêu, bao cấp, xin cho, độc quyền, vừa 
gây khó khăn, cản trở phát triển, vừa 
hổng, thiếu, yếu gây nhiều hệ lụy. 
Tham nhũng, lãng phí, thiệt hại lớn, 
thiếu hiệu quả, vô trách nhiệm là hệ 
quả của tình trạng yếu kém về thể chế. 
Sẽ không có được những thay đổi cả 
trong giáo dục, đào tạo lẫn phát triển 
kinh tế, càng không thể tái cơ cấu và 
chuyển đổi mô hình phát triển một cách 
có hiệu quả nếu không có đột phá về 
chuyển đổi thể chế. Phải xem chuyển 

đổi thể chế là bước đột phá của các bước 
đột phá khác. 

Trong thực tế, thể chế kinh tế của 
chúng ta hiện nay giống như một hỗn 
dung nhiều thứ trái ngược, mâu thuẫn, 
bất hợp lý, không tạo nên được sự hỗ trợ 
tích cực cho tăng trưởng và phát triển. 
Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực 
để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát 
triển bền vững. Nguồn động lực đó phải 
đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh 
mẽ quyền làm chủ của nhân dân". Trong 
tình hình hiện nay, khâu căn bản có thể 
tạo nên đột phá chính là đổi mới, hoàn 
thiện thể chế như là một nội dung quan 
trọng của QHSX, làm cho nó tiến bộ phù 
hợp với trình độ các LLSX. 

Thứ tư, cần phải làm tốt công tác 
quy hoạch phát triển các LLSX. Đây là 
một nội dung căn bản, là điều kiện thiết 
yếu của mối quan hệ LLSX - QHSX. Về 
mặt lý luận, các LLSX trong xã hội hiện 
đại phải được quy hoạch phát triển 
đúng thì mới thúc đẩy đời sống kinh tế - 
xã hội phát triển, hạn chế lãng phí và 
tăng tốc độ phát triển của đất nước. Trái 
lại, chúng có thể trở thành lực lượng 
phá hoại, kìm hãm sự phát triển kinh 
tế, xã hội. Trong thực tế hiện nay, công 
tác quy hoạch phát triển các LLSX ở 
nước ta thời gian qua còn yếu, thể hiện 
ở tính tản mạn, vụn vặt, đơn lẻ, tách rời, 
tầm ngắn; thiếu và yếu về tính tổng thể, 
bao quát, thống nhất giữa các ngành, 
nghề, các địa phương, khu vực, giữa 
ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiến 
lược. Đồng thời, việc quy hoạch ấy cũng 
thiếu và yếu cả về tính kết nối trong và 
ngoài nước, giữa sự phát triển khoa học 
công nghệ, thị trường, toàn cầu hoá, hợp 
tác quốc tế. Điều đó khiến cho nhiều 
chương trình phát triển giảm hiệu quả, 
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thậm chí gây lãng phí và phá hoại nền 
kinh tế. Nâng cao hiệu quả quy hoạch 
sự phát triển các LLSX là vấn đề hết 
sức quan trọng trong giai đoạn tới. 

Bốn vấn đề trên đây vừa cấp thiết, 
vừa là những điểm yếu, thiếu, bất cập 
trong thời gian vừa qua, vừa là bốn vấn 
đề căn bản chưa được đề cập đúng mức, 
đúng tầm trong Cương lĩnh, các Văn 
kiện và cũng chưa được các cấp, các 
ngành, các địa phương chú trọng trong 
những năm gần đây. Theo chúng tôi, cả 
bốn vấn đề phải được nghiên cứu và đưa 
vào nội dung các nghị quyết như là 
những giải pháp căn bản cho phát triển 
trong những năm tới � 
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